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ABSTRACT

Mesoporous molecular material MCM-48 was
synthesized by using cetyltrimethyl ammonium
bromide (CTAB) and (EO)2 as surfactant, and using
sodium silicate- which are low cost and available
in Vietnam. These materials were characterized
by different techniques such as XRD, IR, BET,
SEM. It shows that MCM-48 has uniform pore size
(32-42nm), which was expected to be a commercial
synthesis as presented.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 1992, hãng Mobil phát minh ra một họ
silicate có cấu trúc lỗ xốp trung bình, đường kính
mao quản trong khoảng 15-100A0, đặt tên là họ
M41S với 3 thành viên MCM-41, MCM-48, MCM-
50, đã đánh dấu một bước ngoặc trong trong ngành
công nghiệp cracking hydrocarbon nặng vì những
đột phá ưu việt mà nó mang lại.

 
Hình 1. Các thành viên họ M41S 

a. MCM-41: Cấu trúc lục lăng 
b. MCM-48: Cấu trúc lập phương 

c. MCM-50: Cấu trúc lớp 
 

Trải qua hơn 15 năm nghiên cứu và phát triển,
ứng dụng của họ M41S đã được mở rộng ra rất
nhiều lĩnh vực như làm chất mang, chất hấp thụ,
chất xúc tác trong công nghiệp hóa, trong xử lý
môi trường… Riêng theo quan điểm sử dụng xúc
tác, với cấu trúc lập phương 3 hướng rãnh, MCM-
48 được mong đợi sử dụng rộng rãi hơn so với cấu
trúc lục lăng 1 hướng rãnh của MCM-41, tuy nhiên
nghiên cứu về MCM-48 vẫn chưa nhiều so với MCM-
41 bởi có nhiều khó khăn hơn khi tổng hợp MCM-
48, đặc biệt là vấn đề giá thành nguyên liệu silic
ankoxit TEO, TMOS…rất cao và không chủ động
được trong điều chế.

Trong công trình này chúng tôi trình bày một
phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung
bình MCM-48 đi từ nguồn thủy tinh lỏng rất dồi
dào của Việt Nam nhằm hạ thấp tối đa giá thành
sản phẩm. Đây là một phương pháp tổng hợp vật
liệu MCM-48 theo định hướng công nghệ và thương
mại hóa sản phẩm, kết quả mang lại đã mở ra
hướng nghiên cứu khả quan đối với việc sản xuất
thương mại hóa vật liệu MCM-48.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nguyên liệu tổng hợp MCM-48

- Thủy tinh lỏng có thành phần: 27%SiO2,
11%NaOH (Hóa Chất Biên Hòa)

- Chất hoa ït đo äng be à mặt ion CTAB
(cetyltrimethyl ammonium bromide) (Hãng Merk)

- Chất hoạt động bề mặt không ion (EO)2:
C12H25(C2H4O)2 (Hãng Merk)

- Acid HCl loãng

Phương pháp tổng hợp

Chất hoạt động bề mặt CTAB hòa tan vào nước
cất và khuấy mạnh ở 400C cho đến khi dung dịch
hoàn toàn trong suốt. Sau đó cho (EO)2 cho vào
dung dịch trên, khuấy mạnh ở 400C khoảng 1 giờ
cho đến khi dung dịch hoàn toàn trong suốt. Thủy
tinh lỏng cho vào dung dịch trên, khuấy mạnh ở
400C khoảng 2-3 phút. Dùng dung dịch acid HCl
để điều chỉnh pH, tiếp tục khoấy mạnh hỗn hợp
trong khoảng thời gian 10-15 phút. Sau đó cho hỗn
hợp vào bình teflon rồi đưa vào lò nung nhiệt độ
1000C trong 48 giờ. Hỗn hợp sau nung được lọc lấy
pha rắn, rửa bằng nước nóng 5 lần, sấy khô ở nhiệt
độ phòng. Mẫu sau sấy rửa lại bằng hỗn hợp nước,
ethanol, HCl (theo tỉ lệ 90:5:10) và sấy khô ở nhiệt
độ phòng. Tinh thể thu được đem nung ở nhiệt độ
6000C trong vòng 5 giờ để loại bỏ các tạp chất hữu
cơ. Thu được vật liệu MCM-48.

Các mẫu vật liệu MCM-48 được tổng hợp với sự
thay đổi tỷ lệ CTAB/(EO)2 và thay đổi điều kiện
pH kết tinh được đưa ra ở bảng 1.
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Các đặc trưng cấu trúc:

Vật liệu tổng hợp được đặc trưng bằng các
phương pháp: phương pháp phổ nhiễu xạ Rơnghen
(XRD), phương pháp phổ hồng ngoại (IR), phương
pháp đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ N2 (BET),
phương pháp hiển vi điện tử SEM.

- Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của tất cả các
mẫu được ghi trên máy Bruker AXS D8 Advance
đặt tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Tp. Hồ
Chí Minh. Điều kiện làm việc như sau: Góc quét
thay đổi từ 1 - 100, ống phát tia Rơn-ghen bằng
đồng, bước sóng 1.5406 A0. Cường độ dòng ống phát
25mA, điện áp 40kV, tốc độ quét 10/phút.

- Phổ hồng ngoại được ghi trên máy hồng ngoại:
được đo ghi trên máy Brucker Tensor 37 đặt tại Viện
Hóa Học TP.Hồ Chí Minh. Trước khi đo, mẫu được
ép viên với KBr (Specar) theo tỉ lệ khối lượng Si-
MCM-48 : KBr =1 : 200 với áp lực 7kg/cm2 bề dày
0,8-1mm. Phép đo được thực hiện trong khoảng số
sóng 400-2000 cm 1, ở nhiệt độ phòng.

- Phương pháp hấp phụ và giải hấp phụ đẳng
nhiệt N2 dùng để xác định diện tích bề mặt và
phân bố mao quản của mẫu, các số liệu được tính
toán tự động trên máy Quantachrome (phần mềm
Quantachrome TPRWin v1.0) đặt tại Viện Hoá học
Tp. Hồ Chí Minh. Điều kiện làm việc như sau: xử
lý bề mặt các mẫu MCM-48 bằng dòng hỗn hợp hai

Bảng 1. Các mẫu vật liệu MCM-48 tổng hợp từ thủy tinh lỏng Việt Nam 
 

STT Ký hiệu mẫu Tỷ lệ mol nguyên liệu pH kết tinh 
1 M1 5SiO2:1,25Na2O:1CTAB:0.15 C12H25(EO)2:400H2O 11 
2 M2 5SiO2:1,25Na2O:1CTAB:0.15 C12H25(EO)2:400H2O 11.15 
3 M3 5SiO2:1,25Na2O:1CTAB:0.12 C12H25(EO)2:400H2O 11.15 
4 M4 5SiO2:1,25Na2O:1CTAB:0.12 C12H25(EO)2:400H2O 11.25 

 

 

 
Hình 2. Giản đồ nhiễu xạ Rơnghen của các mẫu MCM-48. 
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khí N2 (10% thể tích) và He (90% thể tích) trong 2
giờ ở 3000C. Dùng N2 lỏng cho hấp phụ lên mẫu
MCM-48 ở –1980C và giải hấp ở nhiệt độ thường,
chuẩn lại lượng N2 giải hấp.

- Phương pháp kính hiển vi điện tử SEM được
đo tại Viện Khoa học Vật liệu Hà Nội.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nhiễu xạ Rơnghen

Phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD) của các mẫu M1,
M2, M3, M4 được trình bày và so sánh đối chiếu
với mẫu chuẩn ở hình 2. Từ hình 2 ta có thể thấy
rằng phổ XRD của tất cả các mẫu đều có pic nhiễu
xạ có cường độ lớn nhất ở góc 2θ = 2,40 là pic đặc
trưng cho vật liệu mao quản trung bình, pic có
cường độ lớn (4000-6000) và hẹp chứng tỏ vật liệu
có độ trật tự cao. Cả 3 mẫu M1. M2, M3 đều có pic
có cường độ nhỏ ở góc 2θ = 2,80 đặc trưng cho cấu
trúc lập phương của vật liệu MCM-48. Từ hình 2 có
thể thấy rằng, khi đem so sánh thì thấy các mẫu
M1, M2, M3 có các pic tương tự như phổ MCM-48
chuẩn, điều đó chứng tỏ vật liệu tổng hợp được có
cấu trúc mao quản trung bình và cấu trúc lập phương
đặc trưng của vật liệu MCM-48.

Kết quả phổ hồng ngoại

Phổ hấp thu hồng ngoại của các mẫu được thể
hiện trên hình 3, trên phổ IR của các mẫu đều
xuất hiện pic hấp thụ hồng ngoại dao động xung
quanh vị trí 960cm-1 đặc trưng cho nhóm liên kết

Si-OH (silanol), quan trọng hơn tất cả các mẫu đều
xuất hiện pic hấp thu hồng ngoại dao động xung
quanh vị trí 550cm-1 đặc trưng cho các dao động
vòng kép 6 cạnh (D6R), chứng tỏ các phân tử này
có chứa các liên kết tứ diện SiO4

- khi kết hợp với
chất hoạt động bề mặt CTAB sẽ hình thành nên
tương tác tĩnh điện S+I- để hình thành nên cấu
trúc cubic đặc trưng của vật liệu MCM-48, kết quả
này phù hợp với kết quả tham khảo trong tài liệu.

Kết quả hấp phụ N2

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp hấp phụ
vật lý (BET) để đánh giá vật liệu tổng hợp được
(Loại vật liệu, diện tích bề mặt riêng và đường
kính mao quản). Minh họa hình 4 đường cong hấp
phụ- khử hấp phụ Nitơ và đường phân bố đương
kính mao quản theo phương trình BJH của các
mẫu MCM-48. Đường đẳng nhiệt hấp phụ- giải hấp
phụ của các mẫu MCM-48 đều có dạng mao quản
trung bình (theo quy định của IUPAC). Dạng này
đặc trưng cho các vật liệu MQTB. Các đặc trưng
về bề mặt riêng, đường kính mao quản của vật
liệu được đưa ra ở bảng 2. Mẫu MCM-48 được tổng
hợp có bề mặt riêng lớn đến 927,5 m2/g.

Kết quả SEM

Hình dạng và kích thước của các hạt vật liệu
MCM-48 cũng đã được nhận biết qua ảnh hiển vi
điện tử quét (SEM, hình 5). Từ ảnh SEM cho thấy
rằng quá trình tổng hợp đã tạo ra các hạt vật liệu
MCM-48 dạng cấu trúc lập phương khá đồng đều
với kích thước khoảng 1-2 µm.

 
Hình 3. Phổ hồng ngoại của các mẫu MCM-48 
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Hình 4. Đường cong hấp phụ và khử hấp phụ của N2, và đường phân bố đường kính mao quản tính 

theo phương trình BJH của các mẫu MCM-48 

Bảng 2. Kết quả đo diện tích bề mặt riêng và đường kính lỗ xốp 
 

STT Mẫu Bề mặt riêng BET, m2/g Đường kính lỗ xốp (A0) 
1 M1 891.2 38 A0 
2 M2 927.5 42 A0 
3 M3 836.9 37 A0 
4 M4 764.2 32 A0 

 

 
 

Hình 5. Ảnh SEM của mẫu MCM-48 

KẾT LUẬN

Từ các kết quả trên chúng tôi có thể đưa ra các
kết luận sau:

- Vật liệu mao quản trung bình MCM-48 đã được
tổng hợp thành công bằng cách sử dụng CTAB
(cetyltrimethyl ammonium bromide) và (EO)2:
C12H25(C2H4O)2 làm chất hoạt động bề mặt, đồng
thời sử dụng nguồn thủy tinh lỏng trong nước làm
nguồn silic ban đầu thay thế nguồn TEOS, kết quả
mang lại đã mở ra hướng nghiên cứu khả quan đối
với việc sản xuất thương mại hóa vật liệu MCM-48.

- Các mẫu vật liệu được đặc trưng bằng phương
pháp hóa lý hiện đại XRD, IR, BET, SEM. Kết quả
cho thấy cấu trúc dạng cubic đã được hình thành
với kích thước mao quản dao động từ 37-42 A0, với
diện tích bề mặt riêng lên đến 927,5 m2/g.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin thành kính cảm ơn PGS.TS
Nguyễn Đình Thành đã tận tình hướng dẫn thực
hiện đề tài này
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